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Vườn Quốc gia Ba Vì 
Tên khác: 
Không có  
Tỉnh: 
Hà Tây 
Diện tích: 
12.023 ha 
Toạ độ: 
20°56 - 21°00' N, 105°23' - 105°28' E 
Vùng sinh thái nông nghiệp: 
Đồng bằng sông Hồng 
Có quyết định của Chính phủ:  
Có  
Đã thành lập Ban quản lý: 
Có  

Đã được xây dựng kế hoạch đầu tư: 
Có  
Đáp ứng các tiêu chí của VCF: 
B, C 
Đáp ứng các tiêu chí xã hội: 
Không  
Báo cáo đánh giá nhu cầu bảo tồn:  
Không  
Kế hoạch quản lý: 
Không  
Đánh giá công cô theo dõi:  
Không  
Có Bản đồ vùng: 
Không  

 

 

Lịch sử hình thành 

Trước năm 1977, Ba Vì trực thuộc sự quản lý của 
một số đơn vị như Lâm trường Ba Vì (Gilmour và 
Nguyễn Văn Sản 1999). Khu rừng cấm Ba Vì theo 
Quyết định số 41/TTg, ký ngày 24/01/1977 của Thủ 
tướng Chính phủ có diện tích 2.144 ha (Bộ NN&PTNT 
1997). Trách nhiệm quản lý khu rừng cấm thuộc Lâm 
trường Ba Vì, nhưng đến tháng 7/1986 thì trách nhiệm 
đó được chuyển sang cho Ban quản lý Khu Bảo tồn 
Thiên nhiên Ba Vì, thuộc Sở Lâm nghiệp Hà Nội 
(Gilmour và Nguyễn Văn Sản 1999). 

Năm 1991, dự án đầu tư và chuyển hạng quản lý Ba 
Vì thành vườn quốc gia với diện tích 7.377 ha đã được 
xây dựng (Anon. 1991). Ngày 16/01/1991, Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định 17/CT về việc thành 
lập và phê duyệt Luận chứng Kinh tế Kỹ thuật Rừng 
cấm Quốc gia Ba Vì, Hà Nội (Ban Quản lý Vườn Quốc 
gia Ba Vì, 2000). Sau đó dự án đề nghị chuyển hạng 
thành vườn quốc gia cũng được Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng phê chuẩn theo Quyết định số 407/CT ký ngày 
18/12/1991, đồng thời trách nhiệm quản lý đã được 
giao cho Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT) 
(Gilmour và Nguyễn Văn Sản 1999). 

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì (2000), 
tổng diện tích của vườn hiện nay là 6.786 ha, bao gồm 
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 1.092 ha, phân khu phục 
hồi sinh thái là 4.646 ha, và khu hành chính dịch vụ là 
1.048 ha. Ngày 12 tháng 5 năm 2003, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 510/2003/QĐ-TTg về việc 

phê duyệt quy hoạch mở rộng diện tích Vườn Quốc gia 
Ba Vì. Theo đó, diện tích được giao thêm là 4.646 ha. 

Ba Vì có trong danh lục các khu rừng đặc dụng Việt 
Nam đến năm 2010 do Cục Kiểm lâm - Bộ NN&PTNT 
xây dựng với diện tích 12.023 ha (Cục Kiểm lâm, 
2003), danh lục này hiện vẫn chưa được Chính phủ phê 
duyệt.  

Địa hình và thủy văn 

Vườn quốc gia Ba Vì nằm ở trung tâm núi Ba Vì, 
cách Hà Nội 50 km về phía tây. Núi Ba Vì nổi lên và 
tách biệt với vùng đồng bằng có độ cao dưới 30 m bao 
quanh. Nhìn chung, sườn phía tây của núi Ba Vì có độ 
dốc trung bình 25o, dốc hơn sườn phía đông. ở Trên 
400 m ở phía tây độ dốc có thể đạt tới 35o với sự hiện 
diện của các vách đá. Núi Ba Vì có 3 đỉnh chính: đỉnh 
Vua có độ cao 1.296m, tiếp theo đó là đỉnh Tản Viên 
cao 1.226m và đỉnh Ngọc Hoa cao 1.120m. Do đây là 
vùng địa hình đồi núi nên khí hậu Ba Vì thay đổi theo 
độ cao. Trên 500m, luôn có sương mù bao phủ đỉnh 
nói.  

Loại trừ sông Đà ở về phía tây của vườn quốc gia, 
Ba Vì không có nhiều các sông suối hoạt động thường 
xuyên. Các suối trong vườn quốc gia nhỏ, dốc và chảy 
nhanh. Trong mùa mưa, khối lượng nước chảy qua các 
suối nhỏ này và chảy qua bề mặt đôi khi tạo ra sự lở 
đất. Tuy nhiên, trong mùa khô, có nhiều suối bị cạn.  
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Đa dạng sinh học 

Trong Vườn Quốc gia Ba Vì, rừng tự nhiên chủ yếu 
phân bố ở các đai độ cao trên 600m. Các kiểu rừng tự 
nhiên gặp ở Ba Vì là rừng thường xanh đất thấp, rừng 
thường xanh núi thấp và rừng thường xanh núi thấp hỗn 
giao cây lá rộng lá kim. Trong năm 1998, vườn quốc 
gia có 4.701 ha rừng, bao gồm 1.710 ha rừng tự nhiên 
và 2.991 ha rừng trồng. Tuy nhiên, rừng trồng chỉ ở 
giai đoạn mới phát triển và đường kính nhỏ (Gilmour 
và Nguyễn Văn Sản 1999). 

Theo dự án đầu tư (Anon. 1991), đã ghi nhận có ở 
Ba Vì 812 loài thực vật bậc cao có mạch, trong đó có 
một số loài lần đầu tiên được mô tả tại khu vực này ví 
dụ như Đơn ba lan sa Ixora balansae, Bời lời Ba Vì 
Litsea baviensis và Bánh langko Lasianthus 
langkokensis. Cũng theo dự án đầu tư, đã ghi nhận ở Ba 
Vì 44 loài thú, 114 loài chim, 15 loài bò sát và 9 loài 
ếch nhái. Do sự khai thác quá mức của con người đối 
với tài nguyên rừng Ba Vì, cho nên sự đa dạng và 
phong phú của các loài thú lớn và chim hiện nay rất 
thấp, một số loài có thể đã bị tuyệt chủng tại đây 
(Gilmour và Nguyễn Văn Sản 1999). 

Các vấn đề về bảo tồn 

Rừng trên Núi Ba Vì là nơi cung cấp các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên như gỗ, củi, thảo dược và thực 
phẩm cho các cộng đồng địa phương. Khi thành lập 
khu bảo vệ, thì việc khai thác các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên đã bị cấm. Tuy vậy, nhân dân địa phương 
và những người từ nơi khác vẫn tiếp tục khai thác bất 
hợp pháp các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho nhu cầu 
sử dụng tại chỗ và buôn bán. Tăng trưởng dân số nhanh 
do tăng dân số tự nhiên và di cư từ nơi khác đến đã làm 
tăng sức ép lên diện tích rừng còn lại của Vườn Quốc 
gia. Ước tính trong năm 1998, tổng số dân vùng đệm 
của vườn quốc gia đã là 46.547 người (Gilmour và 
Nguyễn Văn Sản 1999). 

Trong những năm gần đây, đa dạng sinh học của 
vườn quốc gia bị suy giảm nghiêm trọng. Các hoạt 
động khai thác của người dân địa phương và các lâm 
trường đã phát quang những vùng rừng rộng lớn. Sự 
xâm phạm ở các vùng đất thấp và hiện tượng du canh 
thiếu bền vững đã làm mất đi diện tích rừng rộng lớn. 
Hiện tượng khai thác gỗ củi phổ biến trong vùng cũng 
làm suy giảm chất lượng rừng. Săn bắn trái phép đã làm 
suy giảm số lượng và mất đi một số loài động vật. Lửa 
rừng đã phá huỷ cả rừng tự nhiên và rừng trồng. Ước 

tính giữa những năm 1992 và 1997, đã có 365 ha rừng 
trong vườn quốc gia bị phá huỷ do bị cháy (Gilmour và 
Nguyễn Văn Sản 1999). 

Các giá trị khác 

Rừng ở Vườn Quốc gia Ba Vì cung cấp các lâm sản 
quan trọng cho nhân dân địa phương. Ví dụ, thu lượm 
cây thuốc là hoạt động thu hái lâm sản phi gỗ chính 
trong vùng. Trong năm 1997 và 1998, ước tính có đến 
250 tên cây thuốc đã được khai thác từ vườn quốc gia. 
Có đến 80% người Dao ở xã Ba Vì tham gia khai thác 
cây thuốc, đó là nguồn thu nhập quan trọng thứ hai của 
họ sau sản xuất nông nghiệp (Gilmour và Nguyễn Văn 
Sản 1999). 

Ba Vì đã được phát triển xây dựng đồn, trạm trên 
đồi trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ, với khoảng 200 
biệt thự đã được xây dựng. Bên cạnh đó, là con đường 
chạy lên tới độ cao 1.100m cũng đã được xây dựng 
(Gilmour và Nguyễn Văn Sản 1999). Cùng với khí hậu 
mát mẻ, cơ sở hạ tầng tốt, gần Hà Nội nên Ba Vì 
thường xuyên thu hút một số lượng lớn khách du lịch 
đến thăm. Nhiều công ty du lịch đã xây dựng các nhà 
nghỉ thu hút khách du lịch đến khu vực bên trong và 
xung quanh vườn quốc gia. Vườn Quốc gia Ba Vì cũng 
là địa điểm quan trọng cho công tác giáo dục và nghiên 
cứu khoa học. Hiện tại UBND Tỉnh Hà Tây đang có kế 
hoạch xây dựng một số khu du lịch giải trí xung quanh 
khu vực VQG (Vietnam News, 2003). 

Các dự án có liên quan 

Giữa năm 1994 và 1999, tổ chức phi Chính phủ của 
Úc có tên Hội trợ giúp về Nghiên cứu và Môi trường 
(AREA), phối hợp với Trung tâm Tài nguyên và Môi 
trường đã triển khai dự án Bảo vệ môi trường tại Việt 
Nam: Dự án phát triển liên kết cộng đồng cho môi 
trường VQG Ba Vì. Mục đích của dự án là nhằm nâng 
cao nhận thức cho cộng đồng dân cư sống trong vùng 
dự án bằng các hình thức thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội bền vững trên cơ sở các nguyên tắc và ứng dụng 
sinh thái học. Trước đó, tổ chức này đã xây dựng dự án 
quản lý cho vườn quốc gia (Jones 1993). 

Cùng với nguồn tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc 
tế Nhật Bản, Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp cũng đã 
thực hiện dự án lâm nghiệp cộng đồng ở xã Yên Bái 
thuộc vùng đệm của vườn quốc gia (Gilmour và 
Nguyễn Văn Sản 1999). 
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Viện Kinh tế Sinh thái (Eco-Eco) cũng đã thực hiện 
dự án phát triển "kinh tế làng" ở xã Ba Vì và Ba Trại 
(Gilmour và Nguyễn Văn Sản 1999). 

Tổ chức "The Quaker Organisation" đang thực hiện 
các hoạt động về phát triển cây dược liệu ở xã Ba Vì 
(Gilmour và Nguyễn Văn Sản 1999). 

Đánh giá nhu cầu bảo tồn 

Nhu cầu bảo tồn chưa được tiến hành đánh giá. 

Kế hoạch quản lý 

Kế hoạch quản lý chưa được xây dựng. 

Sự phù hợp với các tiêu chí VCF 

Ba Vì không phù hợp với các mục đích đầu tư của 
VCF do khu vực không có tầm quan trọng Quốc tế 
trong công tác bảo tồn Đa dạng sinh học.  

Tiêu chí Sự phù hợp 
AI  
AII  
BI Quyết định số 194/CT, ngày 09/08/1986 
BII Vườn Quốc Gia 
BIII Chịu sự quản lý của Trung ương 
CI Ban quản lý đã thành lập 
CII  

Thể hiện các nhu cầu xã hội 

Chưa thực hiện báo cáo thể hiện nhu cầu xã hội. 

Tiêu chí Sự phù hợp 
A  
B  
C  
D  
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